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TOM TAT

Nghién ctru dworc tién hanh trong nam 2009 tai huyén Son Dang - tinh Bac Giang nham danh gia
s thich hop dat dai déi v&i cac loai str dung dat hién tai cia huyén. Nghién ctru da xac dinh cac chi
tiéu phan cap gom loai dat, thanh phan co gi&i, d6é day tang dat, ché dé twéi va do déc, tir d6 st dung
cac chirc nang phan tich khéng gian cua GIS dé xay dwng cac ban dé don tinh va chéng xép cac ban
dd don tinh dé dé xay dwng ban dé don vi dat dai gém 27 don vi dat dai. Qua diéu tra, cac loai st
dung dat cua huyén da dwoc xac dinh d6 la 2 laa, lGa mau, chuyén mau va cay an qua. Viéc xay dwng
cac ban dd thé hién mirc do thich hop cho cac loai str dung dat ciing da dwoc tién hanh va ciing véi
céng cu GIS, ban dé dinh hwéng st dung dat cling da dwoc xay dwng. Qua nghién ciru thdy ring GIS
la mét cong cu dac lwc cho céng tac danh gia sw thich hop cuia dat dai phuc vu san xuat ndng nghiép.

Tir khéa: Panh gia dat dai, danh gia thich hop dat dai, don vi dat dai, GIS.

SUMMARY

The research was conducted to determine the suitable level of land for existing land use in
Sondong district, Bac Giang province in 2009. The research was identified 5 key driven factors of land
use efficience: soil type, soil structure, soil depth, irigation and slope. The authors used spatial
analyst tool to overlay and create thematic maps and land unit map included 27 land units. The results
identified 4 landuse types such as 2 rice crops, rice-dried crop, dried crop and orchard. The land
suitability classification was performed for these 4 landuse type of agricultural land in Son Dong
district. The perspective landuse types were proposed. The research has recommended that GIS is
strong tool to identify ans evaluate suitable landuses for enhancing agricultural production.

Key words: GIS, land evaluation, land suitable classification, land unit.

1. DAT VAN DE

P4t dai vira 1a sdn phdm cta tu nhién
viia 14 san phdm cta lao dong, 1a tu liu san
xuét dic biét khong thé thay thé dugde trong
san xuat noéng - lam nghiép. Trong qua trinh
san xuat ndng nghiép, con ngudi da tao dung
cac hé sinh thai nhan tao dé thay thé cho
nhiing hé sinh thai ty nhién do dé lam gidm
tinh bén viing cia né (Doan Céng Quy, 2000).
Bén canh d6, téc do do thi hoa - cong nghiép
hoa dién ra nhanh chéng va manh mé cliing
véi su gia ting dan s6 di va dang tao nén

nhiing 4p lyc ngay cang 16n déi véi quy dat
ndng - 14m nghiép, dién tich d4t ndng nghiép
ngay cang bi thu hep, ngoai ra viéc khai thac
va st dung dat khong hop ly da lam cho
nhiéu viing dat bi thoai hoa, mat kha ning
san xudt (Nguyén T Xiém va cs., 2002).

Danh gia dat 1a mot noi dung quan
trong cua nganh khoa hoc dat, né dudc coi 1a
nhiém vu khong thé thiéu dé phat trién san
xudt néong nghiép. P& nang cao hiéu qua
trong st dung dat nong nghiép, cAn nghién
ctiu va dua ra phuong phap danh gia dat cho
pht hgp (Tén That Chiéu va cs., 1999).
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Nhiing niam gin day, Nha nuéc da su
dung phuong phap x4y dung cac ban d6 don
vi dit dai theo tiéu chudn cua FAO —
UNESCO nhim danh gia tiém nang dat dai
thich ting cho tiing loai cdy trong phuc vu st
dung d4t hop ly. Su phat trién ctia khoa hoc
k§ thuat va cong nghé théng tin, déc biét 1a
su déng gép cua cong nghé GIS da goép phan
rat 16n trong qua trinh quan ly, st dung dat,
nang cao hiéu qua quan ly va st dung dit
dai (Tran Thi Bang Tam, 2006). Trong qua
trinh x4y dung cd cdu st dung dat hgp ly,
hiéu qua va bén viing cho moét huyén mién
ndi c6 nhiéu dan toc thiéu s6 trinh d6 dan tri
th&p thi viéc danh gia tiém ning dat dai la
mét viéc lam can thiét, &€ phuc vu cho viéc
bao vé viing dat déc nhay cdm dé bi x61 mon
réia troi nay, cung véi su hd trg dic luc caa
GIS trong qua trinh phén tich khéng gian va
xt ly s6 liéu hiéu qua, su truy xuat di liéu
nhanh chéng va chinh xac lam cho nghién
ctiu dugc tién hanh thuén tién hon.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CUU

Nghién ctu tap trung vao dic tinh cta
dat san xuat noéng nghiép thudc huyén Son
Pong tinh Bic Giang, do vay tién hanh thu
thap cac s6 liéu, tai liéu c6 lién quan nhu diéu
kién ty nhién, kinh t&, x4 hdi, tinh hinh st
dung dat va diéu tra phong van 80 ho vé tinh
hinh san xuat trén cac loai hinh st dung dat
khac nhau. St dung phuong phap chuyén gia
dé tham khao ¥ kién cac chuyén gia trong cac
linh vyc ¢6 lién quan tdi st dung dat.

St dung phuong phap danh gia dat theo
FAO- UNESCO. Xay dung ban d6 don vi dat
dai huyén Son Dong theo ty 1& 1: 25.000 trén
co s0 ting dung cong nghé GIS trong viéc xay
dung co sd dii liéu ban d6 va st dung cac phan
mém ArcView, ArcGIS, Mapinfo, MicroStation
dé tién hanh qua trinh nhap va phan tich xt
Iy s6 liéu, xay dung cac ban d6 trong GIS.
Ban db don vi dat dai dugc xay dung bang
phuong phap chong xé&p cac 16p thong tin cua
cac ban d6 don tinh va mtic d6 phan cap cua
cac chi tiéu: loai dat, thanh phan co giéi, do
day tang dat, ché do nuéc va do doc.
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Xt 1y s6 liéu, phan tich théng ké bang
cac phan mém chuyén dung Word, Excel.
Lua chon va danh gia cic loai hinh st dung
da't bén viing theo 3 tiéu chi kinh t€, xa hoi
va moi trudng.

3. KET QUA NGHIEN cUU

3.1. Pac diém dia li, kinh t& va xa héi caa
huyén Son Pong, Bac Giang

Son Pong 1a mot huyén mién ndi ndm 6
phia Péng Béc cua tinh Bic Giang bao gém
21 x4 va 2 thi tran, cé vi tri tuong d6i thuan
10i cho viéc phat trién kinh t& - xa hoi va giao
luu kinh t€. Huyén c6 dia hinh tuong doéi cao,
mang dic diém khi hau luc dia ving nai kha
ro rét, lugng mua trung binh hang nam
thap, so luong ao, ho, séng, sudi it va cé tri
lugng thap, dé 1a diéu kién kém thuan loi
cho san xuit nong nghiép. Bén canh d6, do
diéu kién giao thong di lai rat khé khin, dat
dai c6 ham lugng mun théap ciing gay can trd
cho viéc phat trién kinh t& xa héi ciia huyén.

Téng s6 nhan khiu trong toan huyén dén
thang 12 nam 2008 14 71.927 ngudi, trong d6
nam 36.682 ngudi, nid 35.245 nguci. Hién
nay, huyén da va dang quan tdm dau tu dén
moi mit doi séng cia nhan dan. Céc co s6 ha
tang nhu tru sd UBND cac x4, thi tran ciing
nhu cac ¢6 quan trong huyén, cac cong trinh
xay dung khac nhu buu chinh vién théng,
cac cong trinh dién budc dau duge dau tu xay
dung, vé co ban da phuc vu dudc nhu cau
hién tai. Nhung nhiing ndm tiép theo, khi
diéu kién kinh t& phat trién, cAn phai dau tu
cai tao, xay dung thém méi c6 thé dam bao
cho cong tac quan 1y hanh chinh, t6 chiic san
xuit va phuc vu doi sdng vat chat, tinh thén,
vui choi giai tri cia nhan dan.

Nén kinh t& cia huyén truéc kia chu
yéu dua vao nong nghiép, trong d6 trong
cay hang nam 1a chinh. Vai nam gan day,
cdy 4n qua bat dau mang lai Igi ich kinh té&
cao da gép phan cai thién doi séng kinh té& -
xa hoi ciia nhan dan trong huyén. Céac
nganh nghé khac trong huyén chi méi bat
dau phat trién & mtc d6 nhit dinh. Trong
nhiing nam qua ké tit khi chuyén ddi tit nén
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kinh t& bao cadp sang nén kinh t& thi truong
véi viéc giao rudng 6n dinh, lau dai cho cac
ho gia dinh ca nhan va chuyén déi co cdu
cdy trong theo chu truong chinh sach cua
Dang va Nha nuéc, nén kinh t& 6 huyén Son
DPong da c6 nhitng chuyén bién tich cuc.

Theo két qua thong ké nam 2009 cua
huyén, cac loai @4t phan bé cho cac d6i tugng
st dung, quan 1y c6 su bién dong theo huéng
tich cuc phu hgp v6i quy hoach va sy phat
trién kinh t& - xa hoi chung cta toan huyén.
Téng dién tich tu nhién cia huyén la
84.577,17 ha (Bao céo thong ké dat dai, bao
cao tong két nam 2008), trong d6 dit nong
nghiép 12 61.980,23 ha chiém 73,28%.

3.2. Xay dung ban d6 don vi dat dai

Don vi dat dai 1a mot khoanh/vat dat v6i
nhiing dic tinh va tinh chat dat dai thich
hop cho ting loai hinh st dung dat (LUT), c6
cung diéu kién quan ly dat dai, cung mot
kha ning san xudt va cai tao dat. Ban do
don vi dat dai 12 mét tap hdp cac don vi dat
dai trong khu vuc/vung danh gia dat (Pao
Chau Thu va cs., 1998). Cac don vi dat dai
duge xac dinh theo phuong phap chong xé&p
cac ban d6 don tinh bing phan mém Arcview
ctia hé thong GIS. Dua vao dic tinh dat dai
va cac yéu td sinh thai néng nghiép nhu:
khi hau, thuy van, thoi tiét, dua vao muc
dich danh gia tiém ning dat dai cho dat nong

nghiép, khéng di sau chi tiét vao cac cay
tréng cu thé, nén céc chi tiéu phan cip duge
lIya chon cho viéc danh gia dat 6 huyén Son
Dong gom loai dat, thanh phan co gidi, do
day tang dat, ché do nuéc va do doc (Bang 1).
3.2.1. Xay dung ban dé don tinh

Trén dit san xuit noéng nghiép, véi cac
chi tiéu da dugc lua chon, cac ban dé don tinh
dugc xay dung trén nén ban d6 hién trang su
dung dat, bao gbm 5 ban d6 don tinh:

- Ban @4 thé nhudng.

- Ban d6 thanh phan co gidi.
- Ban d6 d¢ day tang dat.

- Ban @b ché @b tudi.

- Ban d6 do déc.

Ban d6 don tinh dudce xay dung theo ba
budc co ban sau:

* Budce 1: Nhap di liéu khéng gian.

* Bude 2: Nhap di liéu thubc tinh cho
ban d6 datnghiencuu.shp, day la nhiing dién
tich dat dudc tién hanh nghién ciu.

* Budc 3: Xay dung ban do don vi don tinh.

Sau khi da c6 day du dit liéu khéng gian
va dii liéu thudc tinh, phAn mém ARCVIEW
duge st dung dé tién hanh xay dung 6 ban
d6 don tinh (Hinh 1). Ta c¢6 dudc ban do san
phdm bao gém: ban d6 thé nhudng, ban dé
thanh phan co giéi, ban d6 do day tang dat,
ban d6 ché& d6 tudi, ban d6 dia hinh, ban db
do doc va ban db ché& @6 tudi.

Bang 1. Tong hop cac chi tiéu phan cAp danh gia dat
cta huyén Son Pong - tinh Bic Giang

Chi tiéu Phan céap Ky hiéu ma
- D4t phu sa ngdi subi (Py) G1
1. Loal gét - D4t d6 vang trén da sét va bién chét (Fs) G2
T - D4t d6 vang bién ddi do trong ltia nwéc (FI) G3
- D4t vang nhat trén da cat (Fq) G4
- Thit nang C1
N A - Thit trung binh Cc2
2. Thanh phan co gigi - Thit nhe c3
- Cat pha C4
PO z - Duwéi 50 D1
3. b6 day tang dat -50—100 D2
U - Twei ban chd dong. 1
4.Che do tuoi - Nhor nuéc troi. 12
. A -0-8dé. SL1
5. Do doc -8-15do. sL2
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3.2.2. Xay dung bdn dé don vi ddt dai

Trinh tu chong ghép xay dung ban do
don vi d4t dai thé hién ¢ dang s @6 nhu sau:
dat.shp

G_C.shp
tpeg.shp

G_C_SL.shp
dodoc.shp/

Chedotuoi.shp

DVDD.shp

I_D.shp
ddtdat.shp—"

Sau khi chéng ghép cac ban do don tinh
bing phan mém ARCVIEW, cho két qua la
mot ban d6 don vi dat dai huyén Son Pong,
tinh Bic Giang gbm 27 don vi d4t dai (Hinh 2).

3.2.3. M6 td cdc don vi ban dé6 ddt dai

Dién tich d4t nong nghiép nghién ctGu
cta huyén 1a 9.529,191 goém c6 27 don vi dat
dai (LMU) trén cac nhém dat chinh sau:

- Nhém ddt phi sa ngoi, suéi.

Téng dién tich cia nhém dit nay la
2.733,554 ha chiém 28,686% téng dién tich
dat nghién ctiu, phan bd doc theo khu vuc
sdng sudi chay véi do rong viing thap, gbm 2
LMU: LMU1 dén LMU2. Loai d4t nay thich
hop vé6i nhiéu loai cay trong nhu lda, lac, dau
d6 va cac loai rau...

- Nhém dét dé vang trén dd sét va dd
bién chdt.

Téng dién tich cua nhém dit nay la
2.583,823 ha, chiém 27,115% dién tich dat
nghién ctiu; phan bé 6 hau khip moi noi trén
dia ban huyén, gbm 12 LMU: tit LMU3 dén
LMU14. Trén dat nay, ngudi ta trong cac
loai cay cong nghiép, cdy dic san da dugc
hinh thanh va d& néi tiéng vé chit lugng
ciing nhu san pham (cdy vai) hoic trong ciy
thuc phdm ngén ngay.

- Nhém ddt vang nhat trén dd cdt.

Téng dién tich cia nhém dit nay la
461,444 ha, chiém 4,842% tong dién tich d&t
nghién ctu. Dat phan bd tap trung § xa
Duong Huu, gom 3 LMU: LMU25 dén
LMUZ27. Theo diéu tra cho thiy, nhan dan &
day st dung dat nay dé tréng ngd, cAy an ca,
dau, ché, chudi dat nang suat kha cao.

- Nhém ddt dé vang bién doéi do trong
lia nudc.

Téng dién tich cia nhém dit nay la
3.750,370 ha, chiém 39,357% tong dién tich
d4t nghién ctu, gbm c6 10 LMU (tu LMU15 -
LMU24). Dat phan bé tap trung & hai khu
vuc trén dia ban huyén gom cac xa Duong
Huu va Hitu San. Theo s6 liéu diéu tra, nhin
chung dat nay c6 d6 phi thap khé st dung
trong san xuit néng nghiép.

3.2.4. Lua chon cdc logi hinh stz dung ddt

* Yéu cau st dung dat 1a nhiing doi hoi
vé dac diém va tinh chét dat dai dé dam bao
cho mbdi loai hinh st dung dat néu 1én trong
danh gia dat phat trién bén viing. M&i loai
hinh st dung dat dai c6 nhiing yéu cau co ban
khac nhau (Pao Chau Thu, 1998). Phin hang
mtic do thich nghi chuén xac néu xac dinh cac
yéu cau st dung dat dai ciia cac loai hinh st
dung dat dudc caAn nhic va phu hop véi thuc
té&. Cac LUT dugc lua chon (Bang 2) dua trén
¢d s6 3 nhém yéu cdu st dung nhu sau:

- Cac yéu cau sinh trudng hoic sinh thai
cta cdy trong: Mai loai ciy trong c6 dic diém
sinh trudng phat trién riéng. Do d6 méi loai
cdy c6 nhiing yéu cau riéng khac nhau dé
dam bao ching sinh trudng va phat trién tot.
Nhiing yéu t6 cdy trong yéu cau gom: cac loai
dat, dia hinh, thanh phan co giéi, ché do
nuéc. Xac dinh yéu cau st dung dat d6i véi
ting loai cay trong dudc dua vao cac két qua
nghién citu vé yéu cau cla cay trong két hop
tham khdo y kién ctia chuyén gia trong
vung.

- Cac yéu cau vé quan ly: day la cac yéu
cau c6 lién quan dén cac thude tinh ky thuat
cua LUT (gém c6 cac diéu kién lam dat, cac
diéu kién vé thi trudng c6 lién quan dén kha
niang tiéu thu san phdm, trinh do canh
tac,...). Cac yéu cAu nay déi véi ting LUT
khic nhau ciing sé& c¢6 nhiing doi hoi theo
mtic d6 khac nhau.

- Cac yéu cAu vé bao vé: nham dam bao
cho LUT c¢6 thé phéat trién bén viing dua trén
6 84 cac yéu t6 diu tu dé duy tri nang cao do
phi dat dong thoi khong gy ra nhiing tac
dong x4u dén moi trudng san xudt nong
nghiép, chéng thoai héa dat hoic thoai héa
thuc vat.
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Hinh 2. Ban d6 don vi dit dai huyén Son Pong, tinh Bac Giang

Bang 2. Cac loai hinh st dung dat dugc lya chon

Loai hinh str dung g4t

(LUT) Ky hiéu Kiéu st dung dat

1. Lda xuén - lua mua - ngd déng
2. Lua xuan - lua mua - khoai lang

Lda mau (LUT1) LUT1 3. Lda xuan - lta mua - khoai tay
4. Lda xuén - lua mua - dau twong
5. Lac xuan - lia mua- cay vu déng

2 loa (LUT 2) LUT2 Lua xuén - Lua mua
1. Lac xuan - dau twong hé - ngdé déng

Chuyén mau LUT3 2. Lac xuan - dau twong hé - dwa bao tlr
3. Rau céc loai

Cay an qua LUT4 Vai, xoai
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Bang 3. Yéu cAu st dung dat cua cac loai stt dung dat

Chi tiéu danh gia

STT LUT Mtrc d6 thich hop
C D | SL
S1 1 1 1 1 1
S2 3 2 2 2 2
1 2lda
S3 - 3.4 - - -
N 2,4 - - - -
S1 1 2 1 1 1
S2 34 3,4 2 2 2
2 Lua mau
S3 2 1 - - -
N - - - - -
S1 1 3,4 1 1 1
S2 4 2 2 2 2
3 Chuyén mau
S3 2,3 1 - - -
N - - - - -
S1 2 1 1 2
S2 4 1 2 2 1
4 Cay an qua
S3 1,3 3,4 - - -
N - - - - -

P& thuan tién cho viée xac dinh cho cac
yéu t& va chi tiéu phan cap, chi tiéu phan
cap trong xéac dinh don vi dat dai. Theo
huéng dan cua FAO thi yéu cau st dung dat
dai dugc xac dinh theo huéng mic d6 thich
hop tii cao dén thap:

+ S1: Rat thich hop

+ S2: Thich hgp trung binh

+ S3: Thich hgp kém

+ N: Khéng thich hgp

Theo huéng dan danh gia dat cia FAO
va dic diém cta cac loai hinh st dung dét,
dé tai dua ra cac yéu cau st dung dat cho cac
loai sti dung d4t nhu & bang 3.

3.3. Panh gia kha ning thich hgp dat dai
bang phan mém ARCVIEW

Xay dung bdan doé thich hop cho tung
loai hinh st dung dat.

Ban d6 thich hgp cho tiung LUT phan
anh mtc do thich hgp cho tting LUT theo su
phan cap thich hgp nhat, thich hgp trung
binh, thich hgp it hay khong thich hgp véi

LUT d6 va dudc xay dung trén co sé yéu cau
st dung dat cta cac LUT va ban d6 don vi
dat dai da xay dung.

Cu thé:

- Tién hanh dit ma cho cac LUT:

+ Cac loai hinh thich hgp duge dit theo

ky hiéu trong bang 2.

+ Cac mitc thich hgp duge d4t ma nhu sau:
Loai thich hgp nhat dugc dat ma 1a S1.
Loai thich hgp trung binh dude dat ma

la S2.
Loai thich hgp kém duge dédt ma la S3.

Tu 16p dii lidu dat, diéu tra cac 1ép dii
liéu méi duge tao ra dé xay dung cac ban db
thich hgp cho cac LUT. Cac ban db thich hgp
cho cac LUT la: LUT1l.shp; LUTZ2.shp;
LUTS3.shp; LUT4.shp (Hinh 3).

T cac ban d6 thich hop cho cac loai st
dung d4t theo cic miic d0 thich hop khéac
nhau, cén c vao thuc trang nhiing thuan lgi
va khé khin cta vung va dung cong cu GIS,
ban d6 dinh huéng st dung dit ciing dugc
x4y dung (Hinh 4).
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Lé Thj Giang, Nguyén Khéc Thoi
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B Chuyén miau

Hinh 4. Ban d6 dinh huéng st dung dat huyén Son Péng

4. KET LUAN

Son DPéng 1a huyén ving cao nam vé
phia déng cta tinh Bic Giang véi tong dién
tich tu nhién la 84.577,17ha, trong d6 dién
tich dit san xuat néng nghiép chi chiém
11,96%, 1a mot ving con cé nhiéu khé khin
trong san xudt nong nghiép nhu thiéu nuéc
trdm trong, nhiéu cac dan toc thiéu s6 dinh
song, phong tuc tap quan lac hau, dan tri
thap, dat dai khong bang phéng, dat déc va
x61 mon. Viéc danh gii, phan hang dat san
xudt néng nghiép mang y nghia 16n déi véi
su phat trién kinh t& néi chung va van dé an
ninh luong thuc néi riéng, gép phan nang
cao doi song vat chat cho nhan dan.

Ban d6 don vi dat dai da duge xay dung
v6i 27 don vi d&t dai thé hién 4 nhom d4t dic
trung cua vung d6 la dat phu sa ngoi, sudi;
dat dé vang trén da sét va da bién chat; dat
vang nhat trén da cat; dat d6 vang bién déi
do tréng lda nuéc.

Viéc xay dung cac ban do thich hgp dat
dai cho ting loai st dung dit cho thay dat
dai dung vao muc dich san xuat néng nghiép
chua thuc su thich hgp nhat, can phai c6 su

cai tao d4t dé ha thap do cao va lam cho dat
toi x6p hon.
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Applying Geographical Information System (GIS) in Evaluating Suitable Land for Agricultural Production at Son Dong District - Bac Giang Province
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được tiến hành trong năm 2009 tại huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang nhằm đánh giá sự thích hợp đất đai đối với các loại sử dụng đất hiện tại của huyện. Nghiên cứu đã xác định các chỉ tiêu phân cấp gồm loại đất, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, chế độ tưới và độ dốc, từ đó sử dụng các chức năng phân tích không gian của GIS để xây dựng các bản đồ đơn tính và chồng xếp các bản đồ đơn tính đó để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai gồm 27 đơn vị đất đai. Qua điều tra, các loại sử dụng đất của huyện đã được xác định đó là 2 lúa, lúa màu, chuyên màu và cây ăn quả. Việc xây dựng các bản đồ thể hiện mức độ thích hợp cho các loại sử dụng đất cũng đã được tiến hành và cũng với công cụ GIS, bản đồ định hướng sử dụng đất cũng đã được xây dựng. Qua nghiên cứu thấy rằng GIS là một công cụ đắc lực cho công tác đánh giá sự thích hợp của đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp.


Từ khóa: Đánh giá đất đai, đánh giá thích hợp đất đai, đơn vị đất đai, GIS.


SUMMARY


The research was conducted  to determine the suitable level of land for existing land use  in Sondong district, Bac Giang province in 2009. The research was identified 5 key driven factors of land use efficience: soil type, soil structure, soil depth, irigation and slope. The authors used spatial analyst tool to overlay and create thematic maps and land unit map included 27 land units. The results identified 4 landuse types such as 2 rice crops, rice-dried crop, dried crop and orchard. The land suitability classification was performed for these 4 landuse type of agricultural land in Son Dong district. The perspective landuse types were proposed. The research has recommended that GIS is strong tool to identify ans evaluate suitable landuses for enhancing agricultural production.


Key words: GIS, land evaluation, land suitable classification, land unit.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Đất đai vừa là sản phẩm của tự nhiên vừa là sản phẩm của lao động, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế được trong sản xuất nông - lâm nghiệp. Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, con người đã tạo dựng các hệ sinh thái nhân tạo để thay thế cho những hệ sinh thái tự nhiên do đó làm giảm tính bền vững của nó (Đoàn Công Quỳ, 2000). Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hoá - công nghiệp hoá diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ cùng với sự gia tăng dân số đã và đang tạo nên những áp lực ngày càng lớn đối với quỹ đất nông - lâm nghiệp, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, ngoài ra việc khai thác và sử dụng đất không hợp lý đã làm cho nhiều vùng đất bị thoái hoá, mất khả năng sản xuất (Nguyễn Tử Xiêm và cs., 2002).


Đánh giá đất là một nội dung quan trọng của ngành khoa học đất, nó được coi là nhiệm vụ không thể thiếu để phát triển sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao hiệu quả trong sử dụng đất nông nghiệp, cần nghiên cứu và đưa ra phương pháp đánh giá đất cho phù hợp (Tôn Thất Chiểu và cs., 1999).


Những năm gần đây, Nhà nước đã sử dụng phương pháp xây dựng các bản đồ đơn vị đất đai theo tiêu chuẩn của FAO – UNESCO nhằm đánh giá tiềm năng đất đai thích ứng cho từng loại cây trồng phục vụ sử dụng đất hợp lý. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, đặc biệt là sự đóng góp của công nghệ GIS đã góp phần rất lớn trong quá trình quản lý, sử dụng đất, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai (Trần Thị Băng Tâm, 2006). Trong quá trình xây dựng cơ cấu sử dụng đất hợp lý, hiệu quả và bền vững cho một huyện miền núi có nhiều dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp thì việc đánh giá tiềm năng đất đai là một việc làm cần thiết, để phục vụ cho việc bảo vệ vùng đất dốc nhạy cảm dễ bị xói mòn rửa trôi này, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của GIS trong quá trình phân tích không gian và xử lý số liệu hiệu quả, sự truy xuất dữ liệu nhanh chóng và chính xác làm cho nghiên cứu được tiến hành thuận tiện hơn.


2.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


Nghiên cứu tập trung vào đặc tính của đất sản xuất nông nghiệp thuộc huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang, do vậy tiến hành thu thập các số liệu, tài liệu có liên quan như điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tình hình sử dụng đất và điều tra phỏng vấn 80 hộ về tình hình sản xuất trên các loại hình sử dụng đất khác nhau. Sử dụng phương pháp chuyên gia để tham khảo ý kiến các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan tới sử dụng đất. 

Sử dụng phương pháp đánh giá đất theo FAO- UNESCO. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện Sơn Động theo tỷ lệ 1: 25.000 trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ và sử dụng các phần mềm ArcView, ArcGIS, Mapinfo, MicroStation để tiến hành quá trình nhập và phân tích xử lý số liệu, xây dựng các bản đồ trong GIS. Bản đồ đơn vị đất đai được xây dựng bằng phương pháp chồng xếp các lớp thông tin của các bản đồ đơn tính và mức độ phân cấp của các chỉ tiêu: loại đất, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, chế độ nước và độ dốc.

Xử lý số liệu, phân tích thống kê bằng các phần mềm chuyên dụng Word, Excel. Lựa chọn và đánh giá các loại hình sử dụng đất bền vững theo 3 tiêu chí kinh tế, xã hội và môi trường.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


3.1. Đặc điểm địa lí, kinh tế và xã hội của 
       huyện Sơn Động, Bắc Giang


Sơn Động là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Giang bao gồm 21 xã và 2 thị trấn, có vị trí tương đối thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu kinh tế. Huyện có địa hình tương đối cao, mang đặc điểm khí hậu lục địa vùng núi khá rõ rệt, lượng mưa trung bình hàng năm thấp, số lượng ao, hồ, sông, suối ít và có trữ lượng thấp, đó là điều kiện kém thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, do điều kiện giao thông đi lại rất khó khăn, đất đai có hàm lượng mùn thấp cũng gây cản trở cho việc phát triển kinh tế xã hội của huyện.


Tổng số nhân khẩu trong toàn huyện đến tháng 12 năm 2008 là 71.927 người, trong đó nam 36.682 người, nữ 35.245 người. Hiện nay, huyện đã và đang quan tâm đầu tư đến mọi mặt đời sống của nhân dân. Các cơ sở hạ tầng như trụ sở UBND các xã, thị trấn cũng như các cơ quan trong huyện, các công trình xây dựng khác như bưu chính viễn thông, các công trình điện bước đầu được đầu tư xây dựng, về cơ bản đã phục vụ được nhu cầu hiện tại. Nhưng những năm tiếp theo, khi điều kiện kinh tế phát triển, cần phải đầu tư cải tạo, xây dựng thêm mới có thể đảm bảo cho công tác quản lý hành chính, tổ chức sản xuất và phục vụ đời sống vật chất, tinh thần, vui chơi giải trí của nhân dân.


Nền kinh tế của huyện trước kia chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong đó trồng cây hàng năm là chính. Vài năm gần đây, cây ăn quả bắt đầu mang lại lợi ích kinh tế cao đã góp phần cải thiện đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân trong huyện. Các ngành nghề khác trong huyện chỉ mới bắt đầu phát triển ở mức độ nhất định. Trong những năm qua kể từ khi chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường với việc giao ruộng ổn định, lâu dài cho các hộ gia đình cá nhân và chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế ở huyện Sơn Động đã có những chuyển biến tích cực.


Theo kết quả thống kê năm 2009 của huyện, các loại đất phân bổ cho các đối tượng sử dụng, quản lý có sự biến động theo hướng tích cực phù hợp với quy hoạch và sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 84.577,17 ha (Báo cáo thống kê đất đai, báo cáo tổng kết năm 2008), trong đó đất nông nghiệp là 61.980,23 ha chiếm 73,28%.

3.2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai


Đơn vị đất đai là một khoanh/vạt đất với những đặc tính và tính chất đất đai thích hợp cho từng loại hình sử dụng đất (LUT), có cùng điều kiện quản lý đất đai, cùng một khả năng sản xuất và cải tạo đất. Bản đồ đơn vị đất đai là một tập hợp các đơn vị đất đai trong khu vực/vùng đánh giá đất (Đào Châu Thu và cs., 1998). Các đơn vị đất đai được xác định theo phương pháp chồng xếp các bản đồ đơn tính bằng phần mềm Arcview của hệ thống GIS. Dựa vào đặc tính đất đai và các yếu tố sinh thái nông nghiệp như: khí hậu, thuỷ văn, thời tiết, dựa vào mục đích đánh giá tiềm năng đất đai cho đất nông


nghiệp, không đi sâu chi tiết vào các cây trồng cụ thể, nên các chỉ tiêu phân cấp được lựa chọn cho việc đánh giá đất ở huyện Sơn Động gồm loại đất, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, chế độ nước và độ dốc (Bảng 1).


3.2.1. Xây dựng bản đồ đơn tính

Trên đất sản xuất nông nghiệp, với các chỉ tiêu đã được lựa chọn, các bản đồ đơn tính được xây dựng trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bao gồm 5 bản đồ đơn tính:


  - Bản đồ thổ nhưỡng.


  - Bản đồ thành phần cơ giới.


  - Bản đồ độ dày tầng đất.


  - Bản đồ chế độ tưới.


  - Bản đồ độ dốc.


Bản đồ đơn tính được xây dựng theo ba bước cơ bản sau:


* Bước 1: Nhập dữ liệu không gian.


* Bước 2: Nhập dữ liệu thuộc tính cho bản đồ đatnghiencuu.shp, đây là những diện tích đất được tiến hành nghiên cứu.


* Bước 3: Xây dựng bản đồ đơn vị đơn tính.


Sau khi đã có đầy đủ dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, phần mềm ARCVIEW được sử dụng để tiến hành xây dựng 6 bản đồ đơn tính (Hình 1). Ta có được bản đồ sản phẩm bao gồm: bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ thành phần cơ giới, bản đồ độ dày tầng đất, bản đồ chế độ tưới, bản đồ địa hình, bản đồ độ dốc và bản đồ chế độ tưới.


		Bảng 1. Tổng hợp các chỉ tiêu phân cấp đánh giá đất
của huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang
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- Cát pha

		C1


C2


C3


C4



		3. Độ dày tầng đất

		- Dưới  50


- 50 – 100

		D1


D2



		4.Chế độ tưới

		- Tưới bán chủ động.


- Nhờ nước trời.

		I1


I2



		5. Độ dốc

		- 0 – 8 độ.


- 8 – 15 độ.

		SL1


SL2
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Hình 1. Các bản đồ đơn tính


3.2.2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai


Trình tự chồng ghép xây dựng bản đồ đơn vị đất đai thể hiện ở dạng sơ đồ như sau:
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dat.shp


                 G_C.shp


tpcg.shp 



                             G_C_SL.shp                    


dodoc.shp
 



                                           DVDD.shp


Chedotuoi.shp
        




   I_D.shp


ddtdat.shp


Sau khi chồng ghép các bản đồ đơn tính bằng phần mềm ARCVIEW, cho kết quả là một bản đồ đơn vị đất đai huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang gồm 27 đơn vị đất đai (Hình 2).


3.2.3. Mô tả các đơn vị bản đồ đất đai

Diện tích đất nông nghiệp nghiên cứu của huyện là 9.529,191 gồm có 27 đơn vị đất đai (LMU) trên các nhóm đất chính sau:


-  Nhóm đất phù sa ngòi, suối.


Tổng diện tích của nhóm đất này là 2.733,554 ha chiếm 28,686% tổng diện tích đất nghiên cứu, phân bố dọc theo khu vực sông suối chảy với độ rộng vùng thấp, gồm 2 LMU: LMU1 đến LMU2. Loại đất này thích hợp với nhiều loại cây trồng như lúa, lạc, đậu đỗ và các loại rau...


- Nhóm đất đỏ vàng trên đá sét và đá biến chất.


Tổng diện tích của nhóm đất này là 2.583,823 ha, chiếm 27,115% diện tích đất nghiên cứu; phân bố ở hầu khắp mọi nơi trên địa bàn huyện, gồm 12 LMU: từ LMU3 đến LMU14. Trên đất này, người ta trồng các loại cây công nghiệp, cây đặc sản đã được hình thành và đã nổi tiếng về chất lượng cũng như sản phẩm (cây vải) hoặc trồng cây thực phẩm ngắn ngày.


-  Nhóm đất vàng nhạt trên đá cát.


Tổng diện tích của nhóm đất này là 461,444 ha, chiếm 4,842% tổng diện tích đất nghiên cứu. Đất phân bố tập trung ở xã Dương Hưu, gồm 3 LMU: LMU25 đến LMU27. Theo điều tra cho thấy, nhân dân ở đây sử dụng đất này để trồng ngô, cây ăn củ, đậu, chè, chuối đạt năng suất khá cao.


- Nhóm đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước.


Tổng diện tích của nhóm đất này là 3.750,370 ha, chiếm 39,357% tổng diện tích đất nghiên cứu, gồm có 10 LMU (từ LMU15 -LMU24). Đất phân bố tập trung ở hai khu vực trên địa bàn huyện gồm các xã Dương Hưu và Hữu Sản. Theo số liệu điều tra, nhìn chung đất này có độ phì thấp khó sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. 


3.2.4. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất


* Yêu cầu sử dụng đất là những đòi hỏi về đặc điểm và tính chất đất đai để đảm bảo cho mỗi loại hình sử dụng đất nêu lên trong đánh giá đất phát triển bền vững. Mỗi loại hình sử dụng đất đai có những yêu cầu cơ bản khác nhau (Đào Châu Thu, 1998). Phân hạng mức độ thích nghi chuẩn xác nếu xác định các yêu cầu sử dụng đất đai của các loại hình sử dụng đất được cân nhắc và phù hợp với thực tế. Các LUT được lựa chọn (Bảng 2) dựa trên cơ sở 3 nhóm yêu cầu sử dụng như sau:


- Các yêu cầu sinh trưởng hoặc sinh thái của cây trồng: Mỗi loại cây trồng có đặc điểm sinh trưởng phát triển riêng. Do đó mỗi loại cây có những yêu cầu riêng khác nhau để đảm bảo chúng sinh trưởng và phát triển tốt. Những yếu tố cây trồng yêu cầu gồm: các loại đất, địa hình, thành phần cơ giới, chế độ nước. Xác định yêu cầu sử dụng đất đối với từng loại cây trồng được dựa vào các kết quả nghiên cứu về yêu cầu của cây trồng kết hợp tham khảo ý kiến của chuyên gia trong vùng.


- Các yêu cầu về quản lý: đây là các yêu cầu có liên quan đến các thuộc tính kỹ thuật của LUT (gồm có các điều kiện làm đất, các điều kiện về thị trường có liên quan đến khả năng tiêu thụ sản phẩm, trình độ canh tác,…). Các yêu cầu này đối với từng LUT khác nhau cũng sẽ có những đòi hỏi theo mức độ khác nhau.


- Các yêu cầu về bảo vệ: nhằm đảm bảo cho LUT có thể phát triển bền vững dựa trên cơ sở các yêu tố đầu tư để duy trì nâng cao độ phì đất đồng thời không gây ra những tác động xấu đến môi trường sản xuất nông nghiệp, chống thoái hóa đất hoặc thoái hóa thực vật.
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Hình 2. Bản đồ đơn vị đất đai huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang


Bảng 2. Các loại hình sử dụng đất được lựa chọn


		Loại hình sử dụng đất (LUT)

		Ký hiệu

		Kiểu sử dụng đất



		Lúa màu (LUT1)

		LUT1

		1. Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông


2. Lúa xuân - lúa mùa - khoai lang


3. Lúa xuân - lúa mùa - khoai tây


4. Lúa xuân - lúa mùa - đậu tương


5. Lạc xuân - lúa mùa- cây vụ đông



		2  lúa (LUT 2)

		LUT2

		Lúa xuân - Lúa mùa



		Chuyên màu

		LUT3

		1. Lạc xuân - đậu tương hè - ngô đông


2. Lạc xuân - đậu tương hè - dưa bao tử


3. Rau các loại



		Cây ăn quả

		LUT4

		Vải, xoài





Bảng 3. Yêu cầu sử dụng đất của các loại sử dụng đất


		STT

		LUT

		Mức độ thích hợp

		Chỉ tiêu đánh giá



		

		

		

		G

		C

		D

		I

		SL



		1

		2 lúa

		S1

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		S2

		3

		2

		2

		2

		2



		

		

		S3

		-

		3,4

		-

		-

		-



		

		

		N

		2,4

		-

		-

		-

		-



		2

		Lúa màu

		S1

		1

		2

		1

		1

		1



		

		

		S2

		3,4

		3,4

		2

		2

		2



		

		

		S3

		2

		1

		-

		-

		-



		

		

		N

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Chuyên màu

		S1

		1

		3,4

		1

		1

		1



		

		

		S2

		4

		2

		2

		2

		2



		

		

		S3

		2,3

		1

		-

		-

		-



		

		

		N

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Cây ăn quả

		S1

		2

		2

		1

		1

		2



		

		

		S2

		4

		1

		2

		2

		1



		

		

		S3

		1,3

		3,4

		-

		-

		-



		

		

		N

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		

		

		

		

		

		





Để thuận tiện cho việc xác định cho các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp, chỉ tiêu phân cấp trong xác định đơn vị đất đai. Theo hướng dẫn của FAO thì yêu cầu sử dụng đất đai được xác định theo hướng mức độ thích hợp từ cao đến thấp:


+ S1: Rất thích hợp


+ S2: Thích hợp trung bình


+ S3: Thích hợp kém


+ N: Không thích hợp


Theo hướng dẫn đánh giá đất của FAO và đặc điểm của các loại hình sử dụng đất, đề tài đưa ra các yêu cầu sử dụng đất cho các loại sử dụng đất như ở bảng 3.


3.3. Đánh giá khả năng thích hợp đất đai
       bằng phần mềm ARCVIEW


 Xây dựng bản đồ thích hợp cho từng loại hình sử dụng đất.


Bản đồ thích hợp cho từng LUT phản ánh mức độ thích hợp cho từng LUT theo sự phân cấp thích hợp nhất, thích hợp trung bình, thích hợp ít hay không thích hợp với LUT đó và được xây dựng trên cơ sở yêu cầu sử dụng đất của các LUT và bản đồ đơn vị đất đai đã xây dựng. 


Cụ thể:


- Tiến hành đặt mã cho các LUT:


+ Các loại hình thích hợp được đặt theo
            ký hiệu trong bảng 2.


+ Các mức thích hợp được đặt mã như sau:


   Loại thích hợp nhất được đặt mã là S1.


   Loại thích hợp trung bình được đặt mã
                                                                 là S2.


   Loại thích hợp kém được đặt mã là S3.


Từ lớp dữ liệu đất, điều tra các lớp dữ liệu mới được tạo ra để xây dựng các bản đồ thích hợp cho các LUT. Các bản đồ thích hợp cho các LUT là: LUT1.shp; LUT2.shp; LUT3.shp; LUT4.shp (Hình 3).


Từ các bản đồ thích hợp cho các loại sử dụng đất theo các mức độ thích hợp khác nhau, căn cứ vào thực trạng những thuận lợi và khó khăn của vùng và dùng công cụ GIS, bản đồ định hướng sử dụng đất cũng được xây dựng (Hình 4).




Hình 3. Các bản đồ thích hợp cho các loại hình sử dụng đất khác nhau
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Hình 4. Bản đồ định hướng sử dụng đất huyện Sơn Động


4. Kết luận 


Sơn Động là huyện vùng cao nằm về phía đông của tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích tự nhiên là 84.577,17ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 11,96%, là một vùng còn có nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp như thiếu nước trầm trọng, nhiều các dân tộc thiểu số dinh sống, phong tục tập quán lạc hậu, dân trí thấp, đất đai không bằng phẳng, đất dốc và xói mòn. Việc đánh giá, phân hạng đất sản xuất nông nghiệp mang ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế nói chung và vấn đề an ninh lương thực nói riêng, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.


Bản đồ đơn vị đất đai đã được xây dựng với 27 đơn vị đất đai thể hiện 4 nhóm đất đặc trưng của vùng đó là đất phù sa ngòi, suối; đất đỏ vàng trên đá sét và đá biến chất; đất vàng nhạt trên đá cát; đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước. 


Việc xây dựng các bản đồ thích hợp đất đai cho từng loại sử dụng đất cho thấy đất đai dùng vào mục đích sản xuất nông nghiệp chưa thực sự thích hợp nhất, cần phải có sự cải tạo đất để hạ thấp độ cao và làm cho đất tơi xốp hơn. 
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